Phần 1

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN


1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích môn lịch sử ở trường THCS.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dạy học môn Lịch sử bậc trung học cơ sở.

3. Tác giả:

Họ và tên: Vũ Tình Thương                                      Nam (nữ): Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 10/11/1983         

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lịch sử.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Vĩnh Lập

Điện thoại: 0988 575 820

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường THCS Vĩnh Lập, xã Vĩnh Lập - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương, điện thoại: (0320) 3.900.476

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường THCS Vĩnh Lập

6. Các điều kiện để áp dụng sáng kiến: Áp dụng được trong mọi điều kiện cơ sở vật chất và trình độ học sinh.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Tháng 9 năm 2012

	     HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




TÓM TẮT SÁNG KIẾN

- Sau nhiều năm trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy: Để có một giờ học lịch sử thành công, đạt hiệu quả giáo viên phải giúp học sinh có niềm đam mê, yêu thích bộ môn. Trong đề tài nghiên cứu này tôi đã mạnh dạn đưa ra một vài biện pháp giúp học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử. Điểm mới trong đề tài là người giáo viên cần đa dạng hóa các hình thức dạy học, vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học một cách nhẹ nhàng không máy móc. Qua đó, tạo sự hứng thú, niềm yêu thích bộ môn của học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử trong trường trung học cơ sở.
Phần 2:

 mô tả sáng kiến.

A.Phần mở đầu

I. Cơ sở lí luận

Toynbee- một sử gia người Anh từng nói: “ Tại sao chúng ta phải nghiên cứu môn lịch sử? Chắc chắn loài người sẽ đi đến chỗ tự diệt vong nếu chúng ta không tạo được một cộng đòng giống như một đại gia đình. Vì thế chúng ta cần phải học cách hiểu lẫn nhau. Có nghĩa là học để hiểu lịch sử của chính  dân tộc mình và những dân tộc khác. Bởi vì con người không chỉ sống với hiện tại mà còn sống trong một thứ dòng chảy thời gian của tinh thần , nhớ lại quá khứ và nhìn về tương lai ở phía trước với niềm hy vọng  hoặc nỗi lo âu”. 

Từ trong bản chất, con người là động vật khát khao hiểu biết. Sự hiểu biết sẽ trở thành mục đích cho chính nó. Muốn làm được điều đó thì người dạy phải có những biện pháp giúp học sinh yêu thích môn lịch sử ở trường THCS nói riêng và các trường phổ thông nói chung. Điều quan trọng và cần thiết nhất là luôn tạo cho các em niềm khát khao tìm hiểu , biết tự đánh giá và nhận xét khách quan các sự kiện hay nhân vật lịch sử nào đó, khiến các em đam mê thực sự chứ không bị gò bó hay ép buộc bởi bất cứ một lí do nào.
II. Cơ sở thực tiễn


Trong cuộc sống kinh tế thị trường ngày nay khi hầu hết các giá trị đều qui đổi thành hàng hóa tiền bạc và lợi nhuận thì kiến thức từ các môn tự nhiên được phụ huynh và học sinh hết sức đề cao. Ngược lại các môn khoa học xã hội, đặc biệt các “môn phụ” như Sử, Địa… thì học sinh chỉ học cho qua loa đại khái thậm chí còn cảm thấy “chán ngán” nếu như giáo viên dạy môn đó không cải tiến phương pháp, dạy theo lối truyền thống  “đọc-chép”. Câu hỏi “ Học lịch sử để làm gì?” cũng sẽ được qui về giá trị lợi ích mà nó đem lại. Điều này cũng được phản ánh rõ nét nhất bằng các kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi Đại học, Cao đẳng những năm gần đây, số học sinh được điểm kém  môn lịch sử ngày càng nhiều là điều chúng ta dễ hiểu.

ở các trường trung học cơ sở, đa số học sinh còn lười học và chưa có sự say mê môn học Lịch sử, ngay cả khi hỏi đến những mốc quan trong nhất của lịch sử dân tộc nhiều em cũng không trả lời được, khi được giải đáp về câu hỏi đó thì cũng không hiểu gì về sự kiện lịch sử ấy.
         Việc gây hứng thú học tập cho học sinh nãi chung, giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử nói riêng không  phải lúc nào cũng được chú ý thường xuyên. Đây không phải là vấn đề mới nhưng để thực hiện tốt không dễ. Làm thế nào để học sinh yêu thích môn Lịch sử? Làm thế nào để Lịch sử trở thành bộ môn được học sinh coi trọng như các môn học khác chính là vấn đề đặt ra với mỗi giáo viên mỗi trường học, mỗi cấp học hiện nay. Bởi vậy trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm này tôi mạnh dạn đặt ra vấn đề và bước đầu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ học Lịch sử cũng như giúp học sinh yêu thích môn học này hơn nữa.  

B. Nội dung

I. Thực trạng dạy và học lịch sử  ở Trường THCS
1. Về phía giáo viên.

Đa số giáo viên coi môn này là môn phụ, học xong chỉ kiểm tra đơn thuần không tổ chức thi vượt cấp do đó sự tâm huyết với môn sử của đại đa số giáo viên dạy môn này còn ít. Sự chuẩn bị chu đáo cho bài dạy chỉ tập trung ở tiết thanh tra, thao giảng mà thôi.

2. Về phía phụ huynh  và học sinh.

- Học sinh không thích học môn lịch sử vì cho rằng đó chỉ là môn phụ không quan trọng, nội dung kiến thức quá dài, khó nhớ, nhiều sự kiện


- Phụ huynh : Nếu con em mình chọn thi môn lịch sử trong các kì thi học sinh giỏi, Đại học, Cao đẳng…thì đại đa số phụ huynh học sinh đều phản đối kịch liệt vì cho rằng không thực tế, ra trường khó xin việc…
3. Nguyên nhân của thực trạng trên.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang phát triển, trước tác động ngày càng mạnh của xu thế toàn cầu hóa, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trở ngại do chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo còn thấp hơn so với yêu cầu. Hơn thế nữa, khi hội nhập toàn cầu sẽ có nhiều cái mới, nhiều nét văn hóa khác biệt du nhập và ảnh hưởng đến nước ta. Nếu không khéo lựa chọn, không có bản lĩnh để tiếp thu tinh hoa, loại bỏ những mặt trái, những tiêu cực sẽ là một thảm họa lớn với nền văn hóa dân tộc . Và tất nhiên khi văn hóa bị lai căng, xuống dốc, bản sắc dân tộc sẽ không còn. Thực tế này đang dần hiển hiện trong lối sống, cách ứng xử hiện nay và cả trong môn lịch sử những năm gần đây đặc biệt là năm 2011 điểm thi môn sử trong các kì thi quá thấp đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề: vì sao lại như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh không yêu thích môn lịch sử. Theo cá nhân tôi thì do những nguyên nhân sau: 
* Nguyên nhân quan trọng hàng đầu và trước tiên là sự đối xử không công bằng đối với môn lịch sử trong chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục phổ thông, trong khi chúng ta đều biết và đều coi Toán, Lí, Hóa, Văn, Sử, Địa là những môn khoa học có vị trí vai trò ngang nhau ở các cấp học phổ thông thì thời gian học môn lịch sử chỉ được bố trí từ 1-1,5 tiết/ tuần trong khi môn Văn, Toán là 4 đến 5 tiết/tuần. Hay là trong nhà trường hạn chế tối đa môn Toán, Văn có tiết 5 trong mỗi buổi học thay vào đó là môn Sử, GDCD…SỰ đối sử bất bình đẳng đó kéo dài trong nhiều năm dần dà làm nảy sinh trong thầy cô và học trò một lối ứng xử ngầm phi văn bản là xem môn Sử là môn học phụ.
* Nguyên nhân thứ hai ảnh hưởng rất lớn đến việc học môn lịch sử giảm sút là chế độ thi cử. Các trường Đại học quân sự trước đây bắt buộc thi môn lịch sử, những năm gần đây đã bỏ hẳn. Các trường Đại học An Ninh ngày trước cũng bắt buộc thi môn Lịch sử giờ đây chỉ còn một ít chỉ tiêu khối C còn lại nhường chỗ cho khối A. các trường Luật, Báo chí, Văn Hóa trước đây thi khối C hiên nay chỉ tiêu khối A, D còn nhiều hơn. Thi đầu vào cấp III, ngoài đầu vào Toán, Văn là bắt buộc thì môn thứ ba rơi tự do nhưng môn Sử thì ít được chọn. Chính vì vậy qua tiếp xúc trao đổi với học sinh, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em cũng như các bậc phụ huynh tôi hiểu rằng: không phải các em không thích học mà là không muốn học các môn khoa học xã hội chứ không riêng gì môn  Lịch sử đơn giản chỉ vì các môn học này không phải là phương tiện để giúp các em kiếm sống dễ dàng trong xã hội ngày nay.
* Nguyên nhân thứ ba có thể nói xuất phát chủ yếu từ 2 nguyên nhân trước. Đó là hầu hết giáo viên dạy môn Lịch sử cấp THCS đều được đào tạo 2 chuyên môn như Văn – Sử; Sử – GDCD ... Chính vì thế những giáo viên này đều chú trọng vào môn Ngữ văn. Mặt khác thái độ “phân biệt” với môn Lịch sử dẫn đến tiết dạy ít được đầu tư nên không gây hứng thú với học sinh. Từ đó kết quả bộ môn thấp là không thể tránh khỏi.

   
* Nguyên nhân thứ tư: Cách viết sách giáo khoa môn Lịch sử  hiện nay chưa thực sự hấp dẫn với người học bời lối viết dài, cứng nhắc, quá nhiều sự kiện.
* Một nguyên nhân nữa khiến học sinh chưa yêu thích học môn Lịch sử là công tác tuyên truyền trong và ngoài nhà trường chưa thực sự quan tâm mạnh mẽ. Đa số các trường đều chưa tổ chức cho học sinh tham quan thực tế, các buổi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức lịch sử, do đó mà hầu hết các em đều “ngoảnh lưng” với môn học này.

II. Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích môn lịch sử

1. Thay đổi cách nhận thức về môn học này.
Giáo viên và học sinh coi môn Lịch sử là một môn khoa học. Muốn vậy người thầy phải luôn luôn nghiêm túc với tiết dạy lịch sử. Thường ở trường THCS giáo viên dạy Văn thì đi đôi với dạy Sử, Địa…do đó giáo viên chỉ coi trọng môn Văn còn môn Sử thì dạy cho hết giờ rồi thôi.

Qua thực tế nhiều năm giảng dạy môn Lịch sử tôi thấy tiết học nào mà chuẩn bị chu đáo về nội dung lẫn đồ dùng dạy học, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau kết hợp với lời giảng đúng đặc trưng bộ môn thì học sinh rất hứng thú say mê nghe giảng, kiến thức cũng được khắc sâu hơn.

Học sinh phải coi đây là một môn khoa học chính, có sự chuẩn bị bài, tìm hiểu những sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan đến bài học…có như vậy sau khi nghe thầy giảng thì mới hiểu thấu đáo được vấn đề.
2. Luôn cải tiến phương pháp dạy học

Trước đây, khi Công nghệ thông tin chưa phát triển thì người thầy tâm huyết với môn học này thường kèm theo bản đồ tranh ảnh lịch sử( nếu có). Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì rất thuận lợi cho việc giảng dạy nói chung và đặc biệt môn lịch sử nói riêng. Vì thế người giáo viên luôn không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin một cách thuần thục để giờ Lịch sử luôn sống động trong mỗi tiết học chứ không đơn thuần ở tiết thao giảng hay thanh tra mà thôi…

Theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu kĩ thuật của Mỹ vào năm 1993: “ Con người lưu lại trong bộ nhớ được khoảng 20% những gì họ thấy  và khoảng 30% những gì họ nghe và con số này có thể lên đến 80% nếu họ thấy và nghe sự vật, hiện tượng một cách đồng thời”. Qua những số liệu này và quá trình giảng dạy thực tế ở trường phổ thông có thể thấy việc dạy học Lịch sử chỉ với những phương tiện truyền thông như bảng đen, lời nói của thầy cô giáo và một ít phương tiện dạy học mang tính tĩnh( Bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ…) chắc chắn mức độ ghi nhớ sẽ không cao và nhanh quên. Trong khi đó nếu học sinh được xem phim tư liệu, bản đồ, sơ đồ động( được thực tế theo logic sự kiện) tranh ảnh, màu sắc sinh động, kết hợp với lời nói của giáo viên thì khả năng ghi nhớ của các em sẽ tăng lên. Không những thế nếu làm được điều này chúng ta sẽ tạo lên được bầu không khí học tập sinh động, khơi gợi hứng thú học tập cho các em, đồng thời khắc sâu những kiến thức mà các em tiếp thu được. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta gạt bỏ phương pháp dạy học truyền thống mà là phát triển mặt tích cực của hệ thống phương pháp dạy học đồng thời cần phải học hỏi, vận dụng những phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực khắc phục những vấn đề mà phương pháp dạy học cũ còn nhiều vấn đề chưa phù hợp.
3. Về phía nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa:
Tìm hiểu kiến thức lịch sử qua các tiết chào cờ, sinh hoạt, giáo dục ngoài giờ lên lớp thực tế ở trường tôi đã từng làm bằng cách: Giáo viên môn Lịch sử ra hệ thống câu hỏi đầu tháng in và phô tô dán ở mỗi lớp, yêu cầu học sinh về tìm hiểu và tìm đáp án đúng sau đó giờ chào cờ cuối tháng sẽ có một phần thầy Tổng phụ trách hỏi về nội dung lịch sử đã tung ra của tháng đó.

Câu hỏi tìm hiểu về Lịch sử dân tộc có thể được viết dưới dạng câu hỏi bình thường, cũng có thể được viết dưới dạng thơ. Dưới đây là một vài vần thơ đố về Lịch sử mà trường tôi đã áp dụng:




1. Đó ai Yên Thế hùm thiêng

Phất cờ khởi nghĩa ở miền Lạng Giang

         


 Khi mai phục lúc trá hàng

Làm quân cướp nước hoang mang điên đầu

                                      


  ( là ai? - Đáp án: Hoàng Hoa Thám)

2.     Vua nào mặt sắt đen sì?

Vua nào trong thuở hàn vi ở chùa? 
                 

(Là những ai? - Đáp án: Mai Thúc Loan, Lý Công Uẩn) 
3.    Đố ai trên Bạch Đằng Giang

Làm cho cọc nhọn dọ ngang sáng ngời

    



   Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập, giữa trời vung lên?
                         




  ( là ai?- Đáp án: Ngô Quyền)

4.    Ngàn năm trang sử còn ghi

 Mê Linh, sông Hát chỉ vì non sông

        


    Chị em một dạ, một lòng

 Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cương

 


(Là ai?- Đáp án: Hai Bà Trưng)

5.    Đố ai qua Nhật sang Tàu

Soạn thành huyết lệ hơn cầu tàn thư

   



    Hô hào vận động Đông Du

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền
( Đáp án: Phan Bội Châu)

Ngoài ra còn rất nhiều vần thơ khác đồng nghiệp có thể tìm hiểu ở cuốn Câu đố Việt Nam(NXB Hồng Đức).
Qua áp dụng tôi thấy một không khí thi đua tìm hiểu Lịch sử diễn ra sôi nổi và các em rất mong đến tiết chào cờ cuối tháng để trả lời câu hỏi đầu tháng thầy cô đưa ra. Cứ như vậy nhà trường duy trì từ năm này qua năm khác xoay quanh nội dung kiến thức cơ bản về lịch sử sẽ giúp các em khắc sâu hơn để rồi vào giờ học chính khóa môn Lịch sử các em tiếp thu bài nhanh hơn, tự nhiên hơn.
III. áp dụng đổi mới phương pháp dạy học trong một tiết dạy cụ thể môn Lịch sử lớp 8
Bài 29:

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ( Tiếp theo)
I- Mục tiêu bài học:

1- Kiến thức:
- Nắm được dưới tác động của chính sách khai thác lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi, từ đó dẫn đến một xu hướng cách mạng mới: xu hướng dân chủ tư sản đã xuất hiện trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

2- Thái độ:

- Giáo dục cho học sinh  hiểu thái độ của từng giai cấp, tầng lớp.

3- Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nhận xét, phân tích đánh giá.

II- Thiết bị, đồ dùng và tài liệu dạy học:

- SGK, Tài liệu chuẩn kiến thức - kĩ năng.
- Máy vi tính, máy chiếu.

III- Tiến trình tổ chức dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Trình bày những nét chính về chương trình khai thác thuộc địa lần I của Pháp?

2 Bài mới:

Giới thiệu: Với những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp nó đã tác động đến xã hội Việt Nam, làm cho xã hội Việt Nam có nhiều biến chuyển. Vậy xã hội Việt Nam có những biến chuyển như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta đi tìm hiểu bài hôm nay.

II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam.

	Hoạt động dạy
	Ghi bảng

	Gv: Yêu cầu học sinh tự làm việc với SGK.
- Em hãy nhắc lại cho thầy biết: Trong xã hội phong kiến ở nông thôn có mấy giai cấp cơ bản?Là giai cấp nào?

Hs: Địa chủ và nông dân.

Gv: Địa chủ phong kiến và nông dân là 2 giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến. Nhưng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp thì tình hình các giai cấp đó như thế nào? Trước hết chúng ta đi tìm hiểu về giai cấp địa chủ phong kiến.
- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần I, giai cấp địa chủ phong kiến Việt nam thay đổi như thế nào?
- Số lượng ngày càng đông. Họ có nhiều ruộng đất ... 

- Từ đặc điểm đó thì thái độ chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến như thế nào?

 Hs:

Gv: Cấu kết chặt chẽ với tư bản Pháp, làm tay sai cho Pháp. Chúng ra sức chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đẩy mạnh bóc lột về kinh tế và tăng cường kìm kẹp, đàn áp về chính trị đối với nông dân.

  - Tuy nhiên cũng có một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước và tham gia phong trào cách mạng khi có điều kiện.

Gv: Cùng với sự thay đổi của giai cấp địa chủ thì ở các vùng nông thôn giai cấp nông dân có những thay đổi như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu ...

- Em hãy cho biết đặc điểm của giai cấp nông dân Việt Nam và vai trò của họ đối với xã hội?
Hs:

Gv: Chiếm hơn 90 % dân số. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất và là lực lượng lao động chính nuôi sống xã hội.

           Nhưng cuộc sống của họ như thế nào thầy mời các em xem một đoạn phim tư liệu sau.
           Yêu cầu tất cả các em theo dõi trên màn hình, kết hợp quan sát hình 99 SGK. Đồng thời miêu tả.
- Qua đoạn phim tư liệu em vừa mới được xem. Em hãy cho biết tình cảnh của người nông dân Việt Nam dưới chế độ Thực dân phong kiến?

- Bị thực dân, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, họ bị bần cùng hóa, mất hết ruộng đất...
- Trong hoàn cảnh đó giai cấp nông dân có những thay đổi gì?

Hs:

+ Một bộ phận nhỏ trở thành tá điền.

+ Một số khác phải "tha phương cầu thực".

+ Số ít thành công nhân.

Gv: Do bị tước đoạt ruộng đất, bị bóc lột nặng nề giai cấp nông dân dù ở lại nông thôn hay ra thành thị cuộc sống của họ đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ không lối thoát.
Gv : Vậy với thân phận như thế thì:

- Thái độ chính trị của giai cấp này ra sao?
Hs:

Gv: Họ căm ghét chế độ thực dân phong kiến cộng với ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ giành được tự do và ấm lo.

Gv: Qua việc tìm hiểu...

- Em hãy cho biết ở vùng nông thôn có xuất hiện thêm giai cấp, tầng lớp mới  nào không?
Hs: 
Gv: Như vậy ở các vùng nông thôn không xuất hiện thêm giai cấp nào mới nhưng địa vị kinh tế, chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân đã có sự thay đổi sâu sắc. Còn ở đô thị thì có sự thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang................( 

Gv: cho Hs quan sát lược đồ các đô thị Việt Nam...
-Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa đô thị VN phát triển như thế nào? Em hãy kể tên một số đô thị thời kì này?

Hs:

- Tại sao đến đầu thế kỉ XX, đô thị ở Việt Nam lại ra đời và phát triển nhanh chóng?

Hs: Kết quả của việc đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp.
Gv: Các em cùng quan sát hình ảnh trên màn hình ( Nhà hát lớn Hà Nội)
- Theo em việc thực dân Pháp xây dựng các đô thị và các công trình lớn trong đó nhằm mục đích gì?

Hs

Gv: Nhằm phục vụ nhu cầu của người Pháp...
- Sự xuất hiện các đô thị kéo theo điều gì?
Hs: Kéo theo sự ra đời các tầng lớp mới...
Gv: Sự phát triển của đô thị kéo theo sự xuất hiện các tầng lớp trong xã hội. Sự xuất hiện đó diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu.................. ->

Trước hết chúng ta đi tìm hiểu về tầng lớp tư sản. 
- Tầng lớp tư sản gồm những ai?

Hs:
- Trong quá trình phát triển thì tầng lớp tư sản Việt Nam đã gặp khó khăn gì?

Hs:

Gv: Tư sản Việt Nam mới ra đời lại ở một nước thuộc địa nên thế lực của họ nhỏ bé. Vì vậy họ bị các nhà tư sản Pháp và chính quyền thực dân chèn ép, kìm hãm. 

- Tầng lớp Tư sản Việt Nam có thái độ chính trị như thế nào?

Hs:

- Thái độ chính trị "Cải lương" mang tính chất 2 mặt.

- GV giới  thiệu thêm: Tư sản Việt Nam bị lệ thuộc, yếu ớt về kinh tế nên khi  thực dân Pháp nới rộng các quyền buôn bán kinh doanh và khi được một ít quyền lợi thì họ dễ quay lại thỏa hiệp với Pháp. Vì thế, họ chỉ mong muốn có những thay đổi nhỏ để dễ bề làm ăn sinh sống, chứ chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX.

- Gv: Bên cạnh tầng lớp tư sản thì ở thành thị còn xuất hiện một tầng lớp nào?

Hs: Tiểu tư sản ->

- Tầng lớp tiểu tư sản gồm những thành phần nào?
- Trí thức, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà báo, nhà giáo …

- Đời sống của họ như thế nào?
Hs:

Gv:

- Tầng lớp này có đặc điểm chung là gì?

Tầng lớp tiểu tư sản thành thị họ là những người hiểu biết. Đặc biệt đội ngũ trí thức (nhà giáo, HS, SV) họ năng động với thời cuộc, nắm bắt và tiếp thu được những tư tưởng, văn hóa tiên tiến.

- Từ đời sống và đặc điểm như vậy thì thái độ chính trị của tầng lớp này như thế nào?
- Có tinh thần hăng hái cách mạng và là lực lượng quan trọng của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta sau này.

Gv: Cùng với sự ra đời của tầng lớp Tư sản và Tiểu tư sản thì xã hội Việt Nam còn xuất hiện thêm đội ngũ công nhân. (
- Em hãy cho biết nguồn gốc xuất thân của công nhân?

- Từ giai cấp nông dân.

Gv: Chính vì vậy mà họ có gắn bó rất mật thiết với nông dân.

Gv: Để hiểu rõ hơn về đời sống của công nhân các em theo dõi lên màn hình :

- Hầm mỏ: Đây chính là H100 trong SGK

- Đồn điền cao su

- Xưởng chế biến gỗ

- Qua những hình ảnh trên: Em hãy cho biết điều kiện làm việc và đời sống của công nhân Việt Nam như thế nào?
Hs:

Gv: Đời sống của họ hết sức cực khổ. Họ bị nhiều tầng áp bức.Lần thứ nhất từ người nông dân họ bị mất ruộng đất.
- Khi trở thành công nhân họ phải lao động trong điều kiện thiếu thốn, môi trường độc hại, lương thấp, thời gian làm việc quá nhiều (ít nhất là 12 tiếng một ngày). Đặc biệt là công nhân ở các hầm mỏ và công nhân ở các đồn điền cao su. Công nhân ở các đồn điền cao su, họ phải lao động từ 4 giờ sáng đến 7-8 giờ tối. Nói đến đời sống của công nhân ở các đồn điền cao su lúc bấy giờ ca dao có câu:

“Cao su đi dễ khó về

Khi đi trai tráng, khi về bủng beo”.

“Cao su xanh tốt lạ đời

Mỗi cây bón một xác người công nhân”.

- Hay khi nói về công nhân mỏ, ca dao vùng mỏ có câu: 

“Bảo không đi không biết Bàng Gianh
Đi ra cái áo một manh không còn
Bảo không đi không biết Hồng Gai 
Đi ra cái khố một phai mà về”
Gv: Với đời sống như vậy thì: 

- Thái độ chính trị của họ như thế nào?

Hs: trả lời

Gv kết luận: Công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột nặng nề. Nên họ có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ triệt để chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống như đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Gv: Qua tìm hiểu mục 1 và 2...

- Em có nhận xét gì về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?

Hs:

Gv: Xã hội có sự phân hóa sâu sắc, xuất hiện thêm nhiều tầng lớp mới.

Gv: Cùng với sự ra đời của các tầng lớp mới trong xã hội thì một xu hướng cách mạng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc xuất hiện, vậy xu hướng đó như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu.

GV: qua tìm hiểu nội dung trong SGK...

- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, con đường giải phóng dân tộc Việt Nam được tác động bởi những yếu tố nào?

Hs:

Gv:

- Tại sao các nhà yêu nước thời bấy giờ lại muốn noi theo Nhật Bản?

Hs:

Gv: Vì Nhật Bản là nước đồng chủng, đồng văn. Đặc biệt sau cuộc cải cách Duy tân Minh Trị Nhật Bản đã phát triển hùng cường trở thành một đế quốc duy nhất ở châu Á cuối thế kỉ XIX, thoát khỏi nguy cơ bị đế quốc phương Tây xâm lược. Vì vậy Nguyễn Hàm nói “Vậy thì bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả”.

- Qua việc tìm hiểu em hãy cho biết xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là xu hướng nào?
Hs:

Gv: Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới, những trí thức Nho học tiến bộ đã lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản với tát cả nhiệt tình của tuổi trẻ.
	1. Các vùng nông thôn:
a. Giai cấp địa chủ phong kiến:

- Đa số đầu hàng và làm tay sai cho Pháp.

- Một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
b. Giai cấp nông dân:

- Số lượng đông đảo (hơn 90% dân số)

- Bị áp bức bóc lột, mất ruộng đất: trở thành tá điền, làm trong hầm mỏ, đồn điền…
- Sẵn sàng đứng lên hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.

a. Đô thị:

- Xuất hiện nhiều đô thị.
b. Các tầng lớp mới.

* Tư sản:

- Là những nhà thầu khoán, đại lí, chủ xí nghiệp, hãng buôn…

- Bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

- Đấu tranh mang tính cải lương, thỏa hiệp.

* Tiểu tư sản thành thị:

- Tiểu thương, tiểu chủ, trí thức...

- Cuộc sống bấp bênh.

- Tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nước.
* Công nhân:

- Xuất thân từ nông dân.
- Bị áp bức bóc lột nặng nề, đời sống khổ cực
- Có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ nhằm cải thiện đời sống.

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.

- Tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu truyền bá vào Việt Nam.
- Tấm gương tự cường Nhật Bản.
=> Xu hướng: Dân chủ tư sản.


3. Củng cố bài học:

- Những biến chuyển ở các vùng nông thôn Việt Nam và đô thị dưới tác động của  cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?
- Làm bài tập 3 (SGK)

- Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX?
4. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài nắm chắc chính sách khai thác lần thứ nhất; Những biến chuyển của xã hội Việt Nam , từ đó dẫn đến  xu hướng  mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. 

- Bài tập: Hoàn thiện các bài tập Lịch sử trong SGK và tập bản đồ….

- Đọc và chuẩn bị bài 30 “Phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX đến năm 1918”. Chú ý tìm hiểu:

+ Phong trào Đông Du (Sưu tầm tư liệu lịch sử về nhà yêu nước Phan Bội Châu)

+ Phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

+ Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kì. ( Sưu tầm tư liệu lịch sử về nhà yêu nước Phan Châu Trinh)
IV. Điều kiện áp dụng

- Những biện pháp trên của môn Lịch sử áp dụng cho các cấp học phổ thông đặc biệt là cấp THCS.
- Người giáo viên phải yêu nghề, phải say bộ môn, có thời gian nhất định để đầu tư khai thác xây dựng bài, lựa chọn phương tiện dạy học và có được hình thức tổ chức dạy học hợp lý gây dược hứng thú với học sinh.

- Học sinh phải có được thói quen học tập, tìm hiểu khoa học, bài bản theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nhà trường phải có cơ bản các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học: Hệ thống tranh ảnh, bản đồ, phòng học, thiết bị công nghệ thông tin …

V. Bài học kinh nghiệm

- Muốn học sinh yêu thích môn  lịch sử bản thân người giáo viên lịch sử phải yêu thích nó, tâm huyết với nghề.

- Học sinh cần phải biết sưu tầm kiến thức lịch sử trên các phương tiện thông tin đại chúng…

- Cần có sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh và toàn xã hội .
C. Kết luận

- Để giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử ngoài những biện pháp mà tôi nêu ở trên thì cần có các giải pháp trước mắt như: chỉnh sửa sgk, thay đổi chế độ thi cử, về lâu dài cần đưa môn Lịch sử thành môn bắt buộc bên cạnh môn Văn, Toán như các nước vẫn làm đối với giáo dục phổ thông: “ Nước Mĩ có hơn 200 năm lịch sử dân tộc nhưng họ dành 5 tiết học lịch sử/ tuần, trong khi nước ta có hàng 1000 năm lịch sử dân tộc thì chỉ dành 1,5 tiết/ tuần”. Việc đưa ra các giải pháp hữu hiệu khắc phục sự sa sút đáng lo ngại của môn lịch sử trong nhà trường là trách nhiệm không chỉ của cơ quan chức năng mà của giới sử học cả nước nói chung rằng môn Lịch sử cần được nâng tầm cho đúng chức năng, vai trò của nó. Đặc biệt trong quá trình đất nước hội nhập thì môn Lịch sử nhất là quốc sử càng cần được coi trọng để giúp giới trẻ xây dựng nhân cách, bản lĩnh con người để giữ gìn bản sắc dân tộc trước sự giao thoa văn hóa thế giới.

- Cần thay đổi nếp nghĩ, không coi môn lịch sử là “môn phụ” trong nhà trường và toàn xã hội

Một số khuyến nghị.
1. Đối với cấp trên

- Cần cấp phát những thiết bị dạy học về các trường nhiều hơn nữa đặc biệt là máy chiếu đa năng, những thước phim tư liệu lịch sử để tiến tới mỗi phòng học đều có hệ thống máy chiếu giúp giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin một cách thuận tiện nhất.
2. Về phía nhà trường:
- Cần tuyên truyền sâu rộng thông qua hoạt động ngoại khóa nhiều hơn nữa về kiến thức lịch sử ở các tiết Giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết chào cờ.

3. Đối với tổ xã hội:

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề để nâng cao chất lượng môn Lịch sử

4. Đối với giáo viên:

- Ngoài những kiến thức có trong sgk, người giáo viên cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận sự kiện mới nhất để giảng cho học sinh.
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